
VIỆN VIEÄT-HOÏC    *    ÑAÏI-CÖÔNG VỀ  LÒCH-SÖÛ VIEÄT-NAM   -   TIẾT 8 :  NHÀ LÝ (1010-1225) – THÔØ-KYØ HÖNG-THÒNH 
 

                                                                                                                                                                                                    
VIỆN VIEÄT-HOÏC, 10872 Westminster Ave., Suite 202, Garden Grove, CA 92843, USA  - Hộp thư: P.O. Box 11900, Westminster,  
CA 92685-1900, USA - Ñieän-thoaïi: (714) 636-6967 – Fax: (714) 636-1617 - E-mail: info@viethoc.org - Website: www.viethoc.org. 
 

1

            VIỆN VIỆT-HỌC 
BAN SỬ - ĐỊA VIỆT-NAM 

            Giaûng-khoa :  ÑAÏI-CÖÔNG VEÀ LÒCH-SÖÛ VIEÄT-NAM 
Phụ trách : Giáo-sư Trần Gia-Phụng 
 
 

TIẾT 8          NHÀ LÝ (1010-1225) 
THÔØI-KYØ HÖNG-THÒNH 

 
I.-   LÝ  THÁI  TỔ (trị vì 1010-1028) 
       Niên hiệu: Thuận Thiên  
  

Lý Công Uẩn, người làng Cổ Pháp, về sau là làng Đình Bản, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh, sinh năm 974 (giáp tuất).  Tương truyền rằng Lý Công Uẩn không có cha, mẹ là Phạm thị, đi 
viếng chùa Tiêu Sơn (Từ Sơn), nằm mộng thấy gặp gỡ thần nhân, rồi thụ thai, sinh ra ông.(1)  Khi ông lên 
ba tuổi, bà mẹ đem cho thiền sư Lý Khánh Vân ở chùa Cổ Pháp làm con nuôi, và ông được thầy Khánh 
Vân đặt tên là Lý Công Uẩn.  Lớn lên, ông may mắn thọ giáo với thiền sư Vạn Hạnh, một thiền sư rất 
được Lê Đại Hành trọng vọng.  Vạn Hạnh đã nhận xét về người học trò của mình như sau: "...Người nầy 
không phải tầm thường, mai sau tất làm chúa cả nước...".(1)  Khi Lê Long Việt lên làm vua tức Lê Trung 
Tông năm 1005 (ất tỵ), Lý Công Uẩn làm điện tiền quân, tức quân cấm vệ.  Lê Long Việt bị ám sát chết, 
các quan đều sợ hãi bỏ chạy, Lý Công Uẩn ôm xác nhà vua mà khóc.(2)  Trước sự việc nầy, đối thủ của 
Long Việt là Lê Long Đĩnh lại có một cách đánh giá khác người.  Lê Long Đĩnh cho rằng Lý Công Uẩn là 
người trung nghĩa nên không nỡ giết đi mà còn thăng cấp cho Lý Công Uẩn, phong cho Uẩn làm Tứ sương 
quân phó chỉ huy sứ.  Từ đó, Lý Công Uẩn được vua Lê Long Đĩnh tin dùng, và dần dần lên tới chức Điện 
tiền chỉ huy sứ, trông coi toàn bộ lực lượng quân đội. 
 Từ thời Đinh Tiên Hoàng, do nhu cầu nội trị và ngoại giao càng ngày càng phát triển, những người 
có học thức bắt đầu được mời tham gia việc nước.  Lúc đó, giới tu sĩ Phật giáo là giới có trình độ nhất nhờ 
họ được học với các thiền sư Trung Hoa, rồi mở thiền viện đào tạo tăng sĩ.  Những nhân vật được trọng 
dụng đầu tiên là các thiền sư Đỗ Pháp Thuận (914-990), Ngô Chân Lưu (959-1011), và Vạn Hạnh (?-
1018).(3)  Thiền sư Vạn Hạnh là người đã vận động tích cực tôn lập Lý Công Uẩn lên làm vua trong cuộc 
đảo chánh lật đổ nhà Tiền Lê sau khi Lê Long Đĩnh từ trần vào tháng 10 năm kỷ dậu (1009).  Lý Công 
Uẩn lên ngôi vào cuối năm đó tức Lý Thái Tổ, lập ra nhà Lý, lấy niên hiệu là Thuận Thiên kể từ năm 
canh tuất (1010). 
1.-   Dời đô ra Thăng Long 

Việc đầu tiên của Lý Thái Tổ là trở về châu Cổ Pháp, sinh quán của nhà vua, vào tháng 2 năm 
canh tuất (1010).  Sau đó, vào tháng 7, vua quyết định dời đôâ từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra thành Đại La, và 
đổi tên là Thăng Long.  Việc dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La được Lý Thái Tổ giải thích như sau: "Xưa 
kia, nhà Thương [Trung Hoa] năm lần thiên kinh đô, nhà Chu [Trung Hoa] ba lần thiên kinh đô, thảy đều 
trên kính vâng mạng trời, dưới thuận theo lòng dân, để làm chước lâu dài hàng muôn đời.  Gần đây, nhà 
Đinh, nhà Lê theo ý riêng mình, ở đâu yên đấy, không biết lo xa, nên hưởng nước không được lâu dài; trẫm 
lấy làm đau lòng lắm!  Trẫm nay mở xem địa đồ, Đại La thành, kinh đô cũ của Cao Biền, ở trung tâm đất 
nước, có hình thế hiểm yếu như rồng bò hổ phục, bốn phương sum họp, người và vật đông nhiều, thực là chỗ 
kinh đô quý nhất của đế vương.  Trẫm muốn nhân chỗ địa lợi ấy đóng làm kinh đô..."(4) 
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Vào thời cổ Việt, thành Đại La (Thăng Long) được ưu điểm hơn thành Hoa Lư ở vị trí trung tâm, 
dễ giao thông liên lạc, lại rộng rãi hơn Hoa Lư, nhưng ngược lại, trên phương diện chiến lược quân sự thời 
bấy giờ, thì thành Đại La không lợi thế bằng thành Hoa Lư.  Hoa Lư ở xa biên giới Trung Hoa hơn Đại La 
cả đường bộ lẫn đường biển, đường sá đi lại khó khăn, nên người Trung Hoa khó tấn công hơn.  Chính vì 
Đại La gần Trung Hoa, dễ giao thông liên lạc nên nhà cầm quyền Trung Hoa chọn Đại La làm thủ phủ 
của Giao Châu (cổ Việt) do họ đô hộ, và cũng chính vì thế mà nhà Đinh, và nhà Tiền Lê bỏ Cổ Loa (Đông 
Anh, Phúc Yên), kinh đô của Ngô Quyền, gần Đại La, và chọn Hoa Lư làm thủ đô, để tránh áp lực tấn 
công của Trung Hoa. 

Ngoài những điều đã được nói đến trong chiếu chỉ, việc dời đô của Lý Thái Tổ còn bắt nguồn từ 
những nguyên nhân sâu xa khác.  Thứ nhất, Lý Thái Tổ gốc người Cổ Pháp (Bắc Ninh), gần thành Đại 
La.  Thứ nhì, Bắc Ninh là vùng có nhiều chùa, trong đó có cả chùa của các vị thầy của Lý Thái Tổ như các 
thầy Khánh Vân, Vạn Hạnh.  Các thầy nầy hậu thuẫn mạnh mẽ cho cuộc đảo chánh của Lý Thái Tổ.  Thứ 
ba, vùng Hoa Lư là địa bàn sinh hoạt của đại gia tộc nhà Tiền Lê.  Lý Thái Tổ lật đổ nhà Tiền Lê và cướp 
chính quyền.  Cuộc đảo chánh bề ngoài xem ra êm ái, nhưng một đại gia tộc như nhà Tiền Lê thế nào 
cũng có phản ứng.  Chắc chắn Lý Thái Tổ lo ngại thế lực còn lại của nhà Tiền Lê, hoặc dư âm của cuộc 
đảo chánh, không muốn ở lại địa bàn còn nhiều ảnh hưởng của triều đại trước.  Những điều nầy là nguyên 
nhân chính trị thúc đẩy Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Đại La (Thăng Long). 

Nhắm thu hút quần chúng trong giai đoạn người Việt còn nhiều mê tín dị đoan, Lý Thái Tổ tuyên 
bố rằng khi nhà vua đi thuyền đến Đại La, có một con rồng xuất hiện báo điềm lành, nên cho đổi tên Đại 
La thành Thăng Long (rồng bay). 
2.-   Nội trị   

Vừa lên ngôi vua, Lý Thái Tổ lập hoàng tử trưởng là Phật Mã làm thái tư û.  Sau khi dời đô ra 
Thăng Long, Lý Thái Tổ liền đổi tên châu Cổ Pháp thành phủ Thiên Đức, thành Hoa Lư gọi là phủ Trường 
Yên (hay Trường An).  Tháng 12 năm đó (âm lịch) nhà vua chia nước làm 24 lộ, gọi Hoan Châu và Ái 
Châu là trại.(5)   

Để cho thái tử Phật Mã có điều kiện học hỏi rộng rãi, vua phong Phật Mã tước Khai Thiên Vương 
và cho làm cung riêng, sinh sống ở ngoài thành năm 1012 (nhâm tý).  Năm 1013 (quý sửu), Lý Thái Tổ 
định ngạch lệ đánh thuế các loại như sau: 1) ao, hồ, ruộng đất; 2) bãi dâu; 3) sản vật ở núi rừng; 4) mắm 
muối nơi quan ải; 5) sừng tê, ngà voi, hương liệu; 6) thuế gỗ, hoa quả miền núi.  Việc quản lý các loại 
thuế ở các thứ bậc khác nhau được vua giao cho các vương, hầu và công chúa. 

Năm 1018 (mậu ngọ), Lý Thái Tổ sai các quan Nguyễn Đạo Thanh và Phạm Hạc Như sang nhà 
Tống (Trung Hoa) xin thỉnh kinh Tam tạng trong Phật giáo,(6) và được nhà Tống thuận tình.  Ngay khi lên 
ngôi, Lý Thái Tổ đã xây dựng nhiều chùa tại Thăng Long cũng như tại Bắc Ninh và các vùng lân cận. 

Điều khó khăn nhất trong công cuộc nội trị của Lý Thái Tổ là các sắc dân ở các miền núi phía bắc 
cũng như phía nam chưa chịu thần phục, thường nổi dậy chống đối, nên nhà vua phải liên tiếp cho quân đi 
bình định.  

Năm 1011 (tân hợi), Lý Thái Tổ thân chinh đánh vùng Cử Long (Quảng Hóa, Thanh Hóa ngày 
nay).  Năm 1013 (quý sửu), vua cũng phải tự mình cầm quân dẹp cuộc chống đối của châu Vị Long 
(Tuyên Quang ngày nay).  Năm 1014 (giáp dần), người Man tấn công ở vùng biên giới, tại châu Bình Lâm 
(Hà Tuyên?), vua sai hoàng tử  Khai, tước Dực Thánh Vương đánh đuổi.  Năm 1015 (ất mão), châu Vị 
Long lại nổi lên lần nữa, vua cử Dực Thánh Vương cùng hoàng tử Hoảng, tước Vũ Đức Vương, đánh bắt 
được viên tù trưởng trên là Hà Án Tuấn đem về giết ở kinh đô.  Năm 1022 (nhâm tuất), Dực Thánh Vương 
lại được vua cử cầm quân tiểu trừ vùng Đại Nguyên Lịch (khoảng vùng tây bắc Quảng Yên), giáp giới 
Trung Hoa.  Năm 1024 (giáp tý), Lý Thái Tổ sai thái tử là Khai Thiên Vương Phật Mã đi dẹp loạn vùng 
Phong Châu (khoảng vùng Sơn Tây ngày nay), và một hoàng tử khác tên Bồ, tước Khai Quớc Vương, đến 
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bình định vùng Đô Kim (Tuyên Quang ngày nay).  Năm 1026 (bính dần), Phật Mã cầm quân dẹp loạn ở 
Diễn Châu (Nghệ An ngày nay); rồi năm sau Phật Mã lại phải dẹp loạn ở châu Thất Nguyên (Thất Khê, 
Lạng Sơn), còn hoàng tử Lực, tước Đông Chinh Vương đến đánh vùng Văn Châu (Văn Uyên, Lạng 
Sơn).(7) 
3.-   Ngoại giao 

Sau khi lật đổ nhà Tiền Lê và lên ngôi vua, Lý Thái Tổ nghĩ ngay đến việc yêu cầu Trung Hoa 
thừa nhận chính quyền của mình, liền cử Lương Nhậm Văn và Lê Tái Nghiêm đi sứ sang Trung Hoa cầu 
phong tháng 2 năm canh tuất (1010).  Triều đình nhà Tống cản trở, nhưng Vua Tống Chân Tông (trị vì 
1004-1022) cho rằng họ Lê thế họ Đinh được, thì họ Lý thế họ Lê cũng được, nên đồng ý sắc phong Lý 
Thái Tổ làm Giao Chỉ Quận Vương, lãnh Tĩnh Hải Quân Tiết độ sứ.(8)  Từ đó, việc giao thiệp giữa hai 
bên tốt đẹp.  Năm  1016 (bính thìn), vua Tống lại gia phong cho Lý Thái Tổ làm Nam Bình Vương. 

Về phía nam, vua Chiêm Thành cử người sang tặng một con sư tử vào năm 1011 (tân hợi).(8)  
Nước Chân Lạp (Chen-la, nay là Cambodia) cũng cử sứ giả mang tặng phẩm sang liên lạc ngoại giao.  Từ 
đó, Chiêm Thành và Chân Lạp thường cử phái đoàn đến thăm viếng giao hảo. 

Trị vì đến năm 1028 (mậu thìn), vua Lý Thái Tổ từ trần mồng 3 tháng 3 (âm lịch), để ngôi lại cho 
thái tử Lý Phật Mã. 
 
II.-   LÝ THÁI TÔNG (trị vì 1028-1054) 
        Niên hiệu: Thiên Thành (1028-1033),  Thông Thụy (1034-1038), Càn Phù Hữu Đạo (1039-1041),  
        Minh Đạo (1042-1043), Thiên Cảm Thánh Võ (1044-1048), Sùng Hưng Đại bảo (1049-1054) 
 
1.-   Việc lên ngôi 
 Ngay ngày Lý Thái Tổ từ trần, các hoàng tử Vũ Đức Vương, Dực Thánh Vương và Đông Chinh 
Vương liên kết với nhau, đem quân riêng của mỗi người vây thành Thăng Long, định bắt thái tử Phật Mã, 
tranh giành ngôi báu.  Hoạn quan Lý Nhân Nghĩa ủng hộ Phật Mã, cùng các tướng lãnh cương quyết đem 
quân chống lại các hoàng tử.  Tướng quân Lê Phụng Hiểu hạ sát được Vũ Đức Vương, hai hoàng tử kia bỏ 
chạy, cuộc đảo chánh bị dẹp tan ngay. 
 Ngày mồng 4-3-mậu thìn (1028), thái tử Phật Mã lên ngôi vua, tức Lý Thái Tông.  Dực Thánh 
Vương và Đông Chinh Vương xin thú tội; vua Thái Tông liền tha thứ và cho cả hai phục lại chức cũ.  
Chính vì sự nổi loạn nầy mà vua Thái Tông đặt lệ hằng năm, các quan phải tụ hội ở đền Đồng Cổ (làng 
Yên Thái, Hà Nội), làm lễ đọc lời thề đại ý như sau: "Làm con phải hiếu, làm tôi phải trung, ai bất hiếu 
bất trung, xin quỷ thần làm tội".(9)  Viên quan nào trốn không đến hội thề, bị phạt đánh 50 trượng.  Lễ hội 
thề hằng năm được các triều đại sau giữ mãi cho đến thế kỷ 17.   
 Có thể do Thái Tông dễ dãi với các em nên một người em khác là Khai Quốc Vương (tên Bồ) nổi 
loạn ở Trường Yên (Hoa Lư) vào tháng 4 năm mậu thìn.  Thái Tông thân chinh đem quân vào đánh.  Khai 
Quốc Vương đầu hàng.  Thái Tông tha thứ nhưng khi rút lui, Thái Tông đưa luôn Khai Quốc Vương về 
Thăng Long, giao cho người khác cai quản Trường Yên.  Để ổn định triều cương, khi về lại kinh đô, Thái 
Tông lập ngay con là Lý Nhật Tôn làm thái tư û tháng 5 năm đó.  Năm 1033, thái tử Nhật Tôn được phong 
tước hiệu là Khai Hoàng Vương. 
2.-   Nội trị 
 Để khuyến khích nông dân cày cấy, mở mang nông nghiệp, năm 1032 (nhâm thân), Lý Thái Tông 
đứng ra làm lễ tịch điền tại vùng sông Đỗ Động (vùng Nam Định ngày nay).  Về phương diện hành chánh, 
vua đổi Hoan Châu thành trại Nghệ An năm  1036 (bính tý), và ban hình thư năm 1042 (nhâm ngọ),(10) 
định lại luật lệ, theo đó vua cấm bán hoàng nam (11) trên 18 tuổi, phạt nặng những tội trộm cắp, cướp của 
và gian dâm.  Sau đó, nhà vua ra lệnh những người trên 70 tuổi, hoặc dưới 15 tuổi, hoặc tật nguyền hay họ 
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thân với nhà vua được phép nộp tiền chuộc tội, trừ những ai phạm vào tội thập ác.(12)  Vua đặt một quả 
chuông lớn năm 1052 (nhâm thìn) ở sân trước điện vua thiết triều, dân chúng có gì oan ức thì đánh chuông 
để thấu tai vua. 
 Giống như vua cha, Thái Tông rất mộ đạo Phật, tiếp tục cho xây nhiều chùa tại kinh đô, trong đó, 
ngôi chùa nổi tiếng nhất xây năm 1049 (kỷ sửu) là chùa Diên Hựu hay chùa Một Cột.(13)  
 Khi nhà Lý mới thành lập, các vùng ngoại biên thường hay làm loạn.  Vua Thái Tông đã có sáng 
kiến mở rộng kết giao để giữ yên bờ cõi.  Năm 1029 (kỷ tỵ), vua gả công chúa Bình Dương cho châu mục 
Lạng Châu (Lạng Sơn ngày nay) là Thân Thiệu Thái; gả công chúa Kim Thành cho châu mục Phong Châu 
(Vĩnh Tường và Lâm Thao ngày nay) là Lê Tông Thuận; gả công chúa Trường Ninh cho châu mục Thượng 
Oai [không rõ ở đâu] là Hà Thiện Lãm. 
 Thái Tông phải tự cầm quân đi dẹp loạn ở Ái Châu (Thanh Hóa) năm 1029 (kỷ tỵ), Hoan Châu 
(Nghệ An) năm 1031(tân mùi), châu Định Nguyên (không rõ ở đâu) năm 1033 (quý dậu), Ái Châu lần nữa 
năm 1035 (ất hợi), Lâm Tây năm 1037 (đinh sửu), bắt giết Nùng Tôn Phúc ở châu Quảng Nguyên (Cao 
Bằng ngày nay) năm 1039 (kỷ mão). 
 Con của Nùng Tôn Phúc là Nùng Trí Cao lại nổi lên đòi tự trị ở châu Thảng Do (thuộc Cao Bằng 
ngày nay) vào cuối năm 1041 (tân tỵ), đổi Thảng Do thành nước Đại Lịch.  Thái Tông cử người đánh bắt 
được Trí Cao đem về Thăng Long.  Để thu phục các sắc dân vùng rừng núi biên giới, Thái Tông chẳng 
những tha cho Trí Cao mà còn phong cho làm châu mục Quảng Nguyên.  Năm sau (1042), người Văn 
Châu (Lạng Sơn) nổi dậy, thái tử Nhật Tôn đem quân đi tiểu trừ.  Dầu vậy, người Văn Châu cũng chưa 
thần phục, nổi lên lần nữa vào năm 1043 (quý mùi), Thái Tông sai hoàng tử Nhật Trung, tước Phụng Kiền 
Vương, đến đánh, vì thái tử  Khai Thiên Vương Nhật Tôn đã được gởi đi dẹp loạn ở Ái Châu (Thanh Hóa).   
 Dầu đã được Thái Tông tha mạng, lại phong cho làm châu mục Quảng Do, rồi gia phong chức thái 
bảo, ban cho một quả ấn, Nùng Trí Cao vẫn nổi lên chống lại triều đình năm 1048 (mậu tý), tự xưng là vua 
nước Đại Nam, đặt niên hiệu là Cảnh Thụy.  Lý Thái Tông sai thái uý Quách Thịnh Dật đi đánh, nhưng 
không được phải lui quân.  Nùng Trí Cao xin quy thuận nhà Tống bên Trung Hoa, nhưng vua Tống không 
cho.  Nùng Trí Cao quay qua đánh chiếm Ung Châu (Nam Ninh, Quảng Tây ngày nay) của nhà Tống.  Thế 
lực của Trí Cao càng ngày càng lan rộng.  Vua Tống Chân Tông (trị vì 1028-1064) phải cử danh tướng 
Địch Thanh (1008-1057) đánh đuổi Trí Cao năm 1053 (quý tỵ).  Trí Cao thua chạy qua nước Đại Lý (Vân 
Nam, Trung Hoa ngày nay); rồi bị người địa phương bắt giết.  
3.-   Ngoại giao 
 Được nhà Lý báo tin, vua Tống Chân Tông cử sứ giả sang làm lễ viếng Lý Thái Tổ vá sắc phong 
Lý Thái Tông làm Giao Chỉ Quận Vương năm 1029 (kỷ tỵ).  Sự giao thiệp giữa nước ta và Trung Hoa rất 
tốt đẹp cho đến hết đời Lý Thái Tông, đặc biệt năm 1034 (giáp tuất), khi hai sứ giả Hà Thụ và Đỗ Khoan 
đem biếu nhà Tống một con voi đã thuần thục, vua Tống tặng lại vua Lý bộ Đại Tạng kinh để đáp lễ, và 
năm 1038 (mậu dần), nhà Tống gia phong Lý Thái Tông làm Nam Bình Vương. 
 Về phía nam, vua Chân Lạp (Chen-la, Cambodia ngày nay) cử sứ sang thăm viếng ngoại giao năm 
1033 (quý dậu) và 1039 (kỷ mão), nhưng nước Chiêm Thành thì không cử ngưởi sang giao thiệp.  Cuối 
năm 1039, một số thủ lãnh ở bắc Chiêm Thành, vùng Bố Chính (vùng Quảng Bình ngày nay), đem bộ 
thuộc sang xin thần phục nước ta. 
 Đầu năm 1044 (giáp thân), Lý Thái Tông tự mình thân chinh sang đánh Chiêm Thành.  Khi ra cửa 
Đại Ác, gió êm sóng lặng, vua đổi thành cửa Đại An (Nam Định ngày nay).  Vua vào cửa Ô Long (cửa Tư 
Hiền, Thừa Thiên ngày nay), tấn công thành Phật Thệ (làng Nguyệt Biều, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên ngày nay).  Vua Chiêm là Sạ Đẩu cầm quân kháng cự bị tử trận.  Thái Tông cho bắt người, cướp của 
rồi rút lui.  Trong số người bị bắt, có vợ Sạ Đẩu là Mỵ Ê.  Khi trở về kinh đô Thăng Long, Thái Tông cho 
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vời Mỵ Ê đến gặp mặt tại điện Lỵ Nhân (Lợi Nhân, Hà Nội ngày nay).  Mỵ Ê gieo mình xuống sông tử 
tiết. 
 Năm 1048 (mậu tý), Lý Thái Tông  cử Phùng Trí Năng đem quân đánh Ai Lao (Laos ngày nay). 
Dưới đời vua nầy, nước ta bị động đất vào năm 1053 (quý tỵ), không thấy ghi sự thiệt hại. 
 Lý Thái Tông làm vua đến năm 1054 (giáp ngọ) thì từ trần ngày mồng Một tháng 10 (âm lịch), để 
ngôi lại cho con là thái tử  Khai Hoàng Vương Nhật Tôn.  
III.-   LÝ THÁNH TÔNG (1054-1072) 
 Niên hiệu: Long Thụy Thái Bình (1054-1058), Chương Thánh Gia Khánh (1059-1065), Long 
Chương Thiên Tự (1066-1067), Thiên Huống Bảo Tượng (1068), Thần Võ (1069-1072). 
 
1.-   Nội trị 
 Vào tháng 7 năm giáp ngọ, bị nhuốm bệnh và biết mình sắp mất, Lý Thái Tông giao cho thái tử 
Nhật Tôn chủ trì công việc triều đình, nên khi Thái Tông qua đời, thái tử Nhật Tôn nắm vững trie àu đình, 
lên kế vị, tức vua Lý Thánh Tông. 
 Có lẽ nhận thấy tổ chức chính quyền nước ta đã vững vàng và khá mạnh, nên vừa lên ngôi, Lý 
Thánh Tông đổi quốc hiệu từ Đại Cồ Việt (đặt ra từ thời Đinh Tiên Hoàng) sang Đại Việt. 
 Về triều đình, năm 1059 (kỷ hợi), Thánh Tông chế triều phục, ra lệnh cho các quan đội mũ  cánh 
chuồn bằng vải,(14) đi hia (giày) bằng da vào chầu.  Năm 1066 (bính ngọ), Thánh Tông mới có con trai 
tên là Càn Đức, liền đặt làm thái tư û. 
 Về luật pháp, Lý Thánh Tông là một vị vua nổi tiếng nhân từ, thương dân, chăm lo việc nước.  
Năm 1055 (ất mùi), trời quá lạnh, vua ra lệnh phát chiếu mền cho tù phạm và cho ăn ngày hai bữa.  Một 
lần khác, năm 1064 (giáp thìn), vua khoan hồng cho tù phạm và ra lệnh: "Dân không biết gì, tự mình làm 
mình mắc phải tội lỗi, ta xót xa lắm.  Từ nay, không cứ tội nặng hay nhẹ, cốt phải xét xử một cách rộng rãi, 
tha cho tội phạm lầm lẫn."(15) Trước đây, Thái Tông cho phép những người phạm tội già, hay trẻ, hay họ 
thân với nhà vua được phép nộp tiền chuộc tội.  Năm 1071 (tân hợi)  Thánh Tông định rõ việc nộp tiền 
chuộc tội nầy nhiều hay ít tùy theo tội nặng hay nhẹ. 
 Về văn hóa học thuật, năm 1060 (canh tý), vua cho phiên dịch nhạc khúc và điệu đánh trống của 
Chiêm Thành, sai nhạc công ca hát.  Năm 1070, vua ra lệnh lập Văn miếu ở kinh đô, tạc tượng Chu 
Công, Khổng Tử, tứ phối,(16) vẽ hình tượng 72 hiền triết trong Nho giáo đặt thờ ở Văn miếu, và sai thái tử 
tới đó học tập. 
 Từ thời Thánh Tông, các sắc tộc ở các châu miền biên giới bắt đầu thần phục chính quyền trung 
ương nên ít nổi dậy.  Đây là dấu hiệu tốt về sự lớn mạnh của nước Đại Việt thống nhất dưới chính quyền 
trung ương ở Thăng Long. 
2.-   Ngoại giao 
 Khi vừa lên nối nghiệp vua cha, Lý Thánh Tông sai sứ sang Trung Hoa cáo phó.  Nhà Tống liền cử 
sứ giả sang làm lễ viếng Lý  Thái Tông và phong Lý Thánh Tông làm Giao Chỉ Quận Vương năm 1055 
(ất mùi).  Vào gần cuối đời Tống Chân Tông, người Liêu ở phương bắc thường uy hiếp và đòi Trung Hoa 
nạp cống.  Trong khi đó, Đại Việt càng ngày càng lớn mạnh, nên tuy là nước nhỏ, nhưng Đại Việt bắt đầu 
tỏ ra ít nễ nang Trung Hoa.  Năm 1059 (kỷ hợi), vua Thánh Tông sai quân sang đánh Khâm Châu, nhưng 
khi đến nơi chỉ đe dọa xong rồi rút quân về.  Sử cũ chép rằng: "Cuộc hành quân nầy là vì ghét Tống tráo 
trở".(17)  
 Năm 1060 (canh tý), châu mục Lạng Châu (Lạng Sơn) là Thân Thiệu Thái đánh đuổi những người 
Trung Hoa trốn vào Đại Việt.  Ông đã cho quân tràn qua biên giới bắt một viên tướng Tống là Dương Bảo 
Tài đem về.  Nhà Tống tổ chức một hội nghị giữa hai nước tại Ung Châu (Quảng Tây).  Tại cuộc họp nầy, 
sứ Trung Hoa là Dư Tĩnh đề nghị sứ Đại Việt thả Dương Bảo Tài, nhưng phía Đại Việt không chấp nhận. 
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 Năm 1064 (giáp thìn), Tống Anh Tông (trị vì 1064-1067) lên kế vị Chân Tông; vua Lý Thánh Tông 
cử sứ giả sang mừng.  Ba năm sau (1067, đinh mùi), sứ Tống sang phong vua Lý là Nam Bình Vương. 
 Về phía các nước phương nam, Chiêm Thành (năm 1055, ất mùi), Chân Lạp (năm 1056, bính thân) 
đều có cử sứ giả sang thăm viếng hữu nghị.  Đặc biệt, năm 1067 (đinh mùi), hai nước Ngưu Hống (người 
Thái, Sơn La ngày nay) và Ai Lao cũng có gởi người đem lễ vật sang thăm xã giao. 
3.-   Mở nước về phương nam 
 Tại Chiêm Thành, vua Chế Củ (Rudravarman III) lên ngôi năm 1061.  Tuy bề ngoài vẫn tiếp tục 
hòa thuận với Đại Việt, nhưng Chế Củ âm thầm chuẩn bị chiến tranh chống Đại Việt, và mở màn tấn công 
nước ta năm 1068.(18)  Năm sau (kỷ dậu, 1069), Lý Thánh Tông tự cầm quân trả đũa Chiêm Thành.(19)  
Quân Việt, do Lý Thường Kiệt (1919-1105) làm nguyên soái đi tiên phong, đã vào cửa Thị Nại, chiếm 
kinh đô Chiêm Thành là Đồ Bàn (Bình Định ngày nay), bắt vua Chiêm là Chế Củ đưa về giam ở Thăng 
Long.   Chế Củ xin cắt đất ba châu phía bắc Chiêm Thành là Bố Chính (Hà Tĩnh và bắc Quảng Bình), Địa 
Lý (trung và nam Quảng Bình), và Ma Linh (bắc Quảng Trị) để đổi lấy tự do.  Vua Lý chấp thuận.  Đây 
là lần đầu tiên trong lịch sử, nguời Việt mở rộng biên cương về phía nam. 
 Chính trong giai đoạn nầy, người Việt học được cách canh tác vụ mùa mà sau nầy vẫn còn gọi là 
vụ lúa Chiêm.  Vụ Chiêm là vụ lúa ngắn hạn, trồng trên các cánh đồng xấu, giữa hai mùa lúa chính trong 
năm.(20)  Vụ lúa Chiêm ngắn ngày giúp tăng sản lượng lúa gạo hằng năm, là một yếu tố thuận lợi cho đà 
gia tăng dân số, một yếu tố cần thiết cho một quốc gia trẻ trung mới thành lập.   
 Vào tháng giêng năm nhâm tý (1072), Lý Thánh Tông từ trần, để ngôi lại cho con là thái tử Càn 
Đức, lúc đó mới 7 tuổi (tuổi ta). 
 
IV.-   LÝ NHÂN TÔNG (trị vì 1072-1127) 
 Niên hiệu:  Thái Bình (1072-1075), Anh Võ Chiêu Thắng (1076-1084), Quảng Hữu (1085-1091), 
Hội Phong (1092-1100), Long Phù (1101-1109), Hội Tường Đại Khánh (1110-1119), Thiên Phù Duệ Võ 
(1120-1126), Thiên Phù Khánh Thọ (1127). 
 
1.-   Việc nhiếp chính: 
 Thái tử Càn Đức lên ngôi tức vua Lý Nhân Tông.  Nhân Tông là con của nguyên phi Ỷ Lan, vợ 
thứ của Lý Thánh Tông.  Theo truyền thuyết, Thánh Tông lớn tuổi mà chưa có con, một hôm trên đường đi 
cầu tự, Thánh Tông ngang qua làng Thổ Lội (Bắc Ninh), mọi người đều ra đường xem vua di hành, chỉ có 
một cô gái hái dâu đứng dựa vào khóm lan chứ không ra xem.  Vua lấy làm lạ, cho vời vào cung, lập làm 
Ỷ Lan phu nhân (phu nhân dựa cây lan).  Khi sinh ra hoàng tử Càn Đức năm 1066, vua liền lập làm thái tử, 
phong bà Ỷ Lan làm thần phi, và đổi niên hiệu là Long Chương Thiên Tự, đổi tên làng Thổ Lội thành làng 
Siêu Loại. 
 Khi đăng quang năm 1072 (nhâm tý), Nhân Tông mới 7 tuổi (tuổi ta), mọi việc sắp đặt trong triều 
có lẽ theo di chúc của vua cha.  Bà vợ đầu của Thánh Tông họ Dương, tuy không sinh ra Nhân Tông, 
nhưng theo phong tục Việt, Nhân Tông phải gọi là đích mẫu, được tôn làm hoàng thái hậu, còn mẹ ruột 
nhà vua là bà Ỷ Lan được tôn làm hoàng thái phi.  Nhân Tông còn trẻ, nên Dương hoàng thái hậu giữ 
quyền nhiếp chính, được thái sư Lý Đạo Thành phụ tá, lo việc triều đình. 
 Ỷ Lan hoàng thái phi bất mãn, liền kiếm cách chiếm quyền, bắt giam rồi giết chết hoàng thái hậu.  
Thái sư Lý Đạo Thành bị giáng chức làm tả gián nghị đại phu, đưa đi làm tri châu Nghệ An.  Nhân Tông 
tôn bà Ỷ Lan lên làm hoàng thái hậu.  Từ đây bà Ỷ Lan được gọi là Linh Nhân hoàng thái hậu, một mình 
cầm quyền điều khiển triều đình.(21)  Sử không ghi bà Ỷ Lan nhiếp chính đến năm nào, chỉ biết giai đoạn 
rực rỡ nhất của triều đại Lý Nhân Tông chính là lúc bà Ỷ Lan nhiếp chính: mở khoa thi tam trường, lập 
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quốc tử giám, đánh Tống, bình Chiêm.  Bà Ỷ Lan từ trần năm 1117 (đinh dậu).  Trong suốt đời bà, bà đã 
xây dựng trên 100 ngôi chùa ở Thăng Long và Bắc Ninh.(22) 
2.-   Nội trị 
 Năm 1075 (ất mão), triều đình mở khoa thi tam trường để kén chọn nhân tài ra giúp nước.  Kể từ 
khi Lê Long Đĩnh (trị vì 1006-1009) cử sứ thần sang Trung Hoa thỉnh Cửu kinh (23) của Nho giáo năm 
1007 (đinh mùi), đây là khoa thi Nho học đầu tiên của nước ta.  Trước kia chưa có khoa cử, nhân tài ra làm 
quan giúp nước đều phải do con đường Phật giáo mà ra.  Khoa thi tam trường đầu tiên nầy chọn được hơn 
mười người, trong đó thủ khoa là Lê Văn Thịnh.  Lúc đầu, ông được giao làm thầy dạy vua học, dần dần 
lên đến quốc sư, nhưng năm 1096 (bính tý) ông bị nghi ngờ làm phản nên bị bắt đi an trí tại Thao Giang 
(Phú Thọ).(24) 
 Năm 1076 (bính thìn), triều đình lập quốc tử giám, tuyển chọn những người có văn học trong giới 
văn thần bổ vào dạy sĩ tử khắp nơi đến kinh đô học tập.  Năm 1086 (bính dần), triều đình tổ chức kỳ thi 
tuyển những người có văn học trên toàn quốc sung vào hàn lâm viện.  Mạc Hiển Tích đỗ đầu, được bổ 
làm hàn lâm viện học sĩ.(25) 
 Theo đường lối của các vị vua trước, Lý Nhân Tông gả công chúa Khâm Thánh (có lẽ chị hay em 
vua) cho châu mục Vị Long (Tuyên Quang ngày nay) là Hà Di Khánh năm 1082 (nhâm tuất), và công 
chúa Diên Bình cho thủ lĩnh Phú Lương là Dương Tự Minh năm 1127 (đinh mùi).  Tuy nhiên, cũng có vài 
cuộc nổi dậy chống triều đình như Lý Giác ở Diễn Châu (Nghệ An) năm 1103 (quý mùi), bị Lý Thường 
Kiệt dẹp yên, và bộ tộc Ma Sa (vùng Hưng Hóa ngày nay), do chính nhà vua cầm quân tiểu trừ năm 1119 
(Kỷ hợi). 
 Để bảo vệ nông nghiệp, triều đình ra lệnh cấm giết và trộm trâu.  Những kẻ trộm trâu hay giết 
trâu, cả vợ chồng đều bị phạt 80 trượng, bồi thường trâu và bị đày đi xa, người láng giềng không đi cáo tỏ 
bị phạt 80 trượng.  Triều đình còn ra lệnh dân chúng không được chặt cây vào mùa xuân để bảo vệ cây 
cối trong thời kỳ phục hồi sau mùa đông. 
 Lý Nhân Tông làm vua khá lâu mà không có con trai, nên vào năm 1117 (đinh dậu), vua chọn con 
của người em ruột là Sùng Hiền Hầu (không rõ tên) là Lý Dương Hoán, lúc đó mới 2 tuổi, làm thái tử.  
3.-   Ngoại giao 
 a)   Chiến tranh Lý-Tống:   

Quân Việt tấn công Trung Hoa:  Năm 1073 (quý sửu), nhà Tống cử người sang phong Lý Nhân 
Tông làm Giao Chỉ Quận Vương.  Việc giao thiệp Việt Hoa bắt đầu căng thẳng khi tể tướng nhà Tống là 
Vương An Thạch (1021-1086) muốn mưu tìm một chiến công ở ngoài biên cương để hỗ trợ chính sách cải 
cách ở trong nước của ông ta.  Triều đình nhà Tống liền giao cho viên tri châu Ung Châu tên Tiêu Chú 
kinh lý việc đánh Đại Việt.  Tiêu Chú thấy khó khăn nên từ chối.  Tống triều liền cử Thẩm Khởi (hay 
Trầm Khởi) làm tri châu Quế Châu, và thu xếp việc chiến chinh.  Không hiểu vì lý do nào, Tống triều lại 
bãi chức Thẩm Khởi, và cử Lưu Gi lên thay.  Lưu Gi chuẩn bị thuyền bè, vũ khí, và cấm việc qua lại giao 
thương trong vùng biên giới giữa hai nước. 
 Triều đình Đại Việt dò biết được những chuẩn bị của Trung-Hoa, gởi thư sang hỏi nhà Tống thì bị 
Lưu Gi dìm đi.  Do đó, triều đình Đại Việt quyết định cử Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đem mười vạn 
quân tấn công trước. 
 Tháng 11 năm ất mão (1075), Lý Thường Kiệt đánh phá Khâm Châu và Liêm Châu (thuộc Quảng 
Đông ngày nay), giết hại tám ngàn người.  Tôn Đản đánh phá Ung Châu (tức Nam Ninh  thuộc Quảng Tây 
ngày nay) tháng giêng năm bính thìn (1076).  Sau khi hạ thành, cả hai ông cho bắt người, lấy của rồi rút 
lui. 
 Trung Hoa trả đũa:  Tháng chạp năm bính thìn (đầu năm 1077), Tống triều sai Quách Quỳ làm 
Chiêu thảo sứ và Triệu Tiết làm phó sứ đem quân sang trả thù, đồng thời ước hẹn với Chiêm Thành và 
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Chân Lạp cùng một lần đem quân đánh Đại Việt từ hai mặt.(26)  Lý Thường Kiệt chận quân Tống ở sông 
Như Nguyệt (sông Cầu qua xã Như Nguyệt, Bắc Ninh).  Quách Quỳ chuyển quân đến khúc sông Phú 
Lương (sông Hồng ở Thăng Long).(27)  Lý Thường Kiệt tiếp đánh nhưng thế giặc rất mạnh, máy bắn đá 
của địch phá nhiều chiến thuyền, và làm cho hàng ngàn binh sĩ nước ta tử trận.  Sợ binh sĩ nãn lòng, Lý 
Thường Kiệt phao tin có thần nhân báo mộng cho bốn câu thơ: 
  "Nam quốc sơn hà nam đế cư, 
  Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. 
  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, 
  Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. " 
Hoàng Xuân Hãn dịch: 
  "Sông núi nước Nam vua Nam coi, 
  Rành rành phân định ở sách trời. 
  Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, 
  Bay sẽ tan tành chết sạch toi. " 
 Quân lính nghe được những câu thơ nầy đều hăng hái đánh giặc.  Lực lượng nhà Tống bị chận 
đứng.  Hai bên cầm cự với nhau bất phân thắng bại.  Triều đình nhà Lý đề nghị bãi binh.  Nhà Tống thấy 
khó thắng, đồng thời binh sĩ ở lại lâu không hạp thủy thổ, đành chấp thuận, nhưng vẫn chiếm giữ các châu 
ở biên giới như Quảng Nguyên, Tư Lang, Tô Mậu, Quảng Lang (nằm ở vùng Cao Bằng, Lạng Sơn ngày 
nay). 
 Tái lập bang giao Việt Hoa: 
 Năm 1078 (mậu ngọ), triều đình Đại Việt cử Đào Nguyên làm sứ giả sang yêu cầu Trung Hoa trả 
lại đất và người Việt đã bị quân Tống giữ sau cuộc chiến vừa qua.  Nhà Tống trả lời là Đại Việt phải trả 
lại số người Hoa mà quân Việt đã bắt về khi qua đánh Khâm Châu, Liêm Châu và Ung Châu.  Năm sau 
(1079, kỷ mùi), Lý triều trả lại người cho Tống triều, và Tống triều trả lại đất và người trở về Đại 
Việt.(28) 
 Năm 1084 (giáp tý), vua Nhân Tông cử Lê Văn Thịnh sang triều đình nhà Tống điều đình vấn đề 
biên giới giữa hai bên.  Lê Văn Thịnh ăn nói rất khôn khéo, nên nhà Tống lại trả thêm một số huyện và 
động vùng biên giới trước kia thuộc về Đại Việt.  Cuộc bang giao Việt Hoa tốt đẹp nên nhà Tống cử người 
sang phong Lý Nhân Tông làm Nam Bình Vương năm 1087 (đinh mão). 
 b)   Ngoại giao với các nước phương nam: 
 Trước khi đem quân đánh Trung Hoa, Lý Thường Kiệt đã cầm quân đánh Chiêm Thành vào tháng 
8 năm ất mão (1075), nhưng không thành công.  Lý Thường Kiệt vẽ bản đồ hình thế núi sông ba châu Địa 
Lý, Ma Linh, Bố Chính, rồi rút quân về.  Lúc đó, Lý Nhân Tông mới cho đổi tên Địa Lý thành Lâm Bình, 
Ma Linh thành Minh Linh, và chuyển dân đến sinh sống, khai thác vùng đất mới nầy.  Sau chuyến đánh 
Chiêm Thành, Lý Thường Kiệt được phong làm thái uý, đứng đầu triều đình. 
 Chiêm Thành không chịu giao thiệp.  Lý Nhân Tông cử  Mạc Hiển Tích làm sứ giả sang Chiêm 
năm 1094 (giáp tuất) để dò hỏi tình hình.  Khi Lý Giác ở Diễn Châu (Nghệ An) bị Lý Thường Kiệt đánh 
đuổi năm 1103 (quý mùi), Lý Giác trốn qua Chiêm Thành.  Lý Giác xúi vua Chiêm là Chế Ma Na (Jaya 
Indravarman II) (29) tấn công Đại Việt.  Chế Ma Na đem quân chiếm lại ba châu Chế Củ đã tặng cho Lý 
Thánh Tông năm 1069, tức là các châu Địa Lý (tên mới là Lâm Bình), Ma Linh (tên mới là Minh Linh) và 
Bố Chánh. 
 Năm 1104 (giáp thân), Lý Thường Kiệt lại dẫn quân đi đánh Chiêm Thành.  Vua Chiêm thua chạy, 
ba châu nầy lại thuộc nước ta.  Từ đó, Chiêm Thành thường cử người qua thăm viếng triều đình Đại Việt.  
Về phía nước ta, sau khi đem quân trở về, Lý Thường Kiệt từ trần năm 1105 (ất dậu). 
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 Nước Chân Lạp ở phía nam Chiêm Thành.  Khi thấy Chiêm Thành đã giao hảo với nước ta, Chân 
Lạp cũng gởi sứ qua thăm viếng xã giao các năm 1118 (mậu tuất), 1120 (canh tý), 1123 (quý mão).  
 Lý Nhân Tông từ trần tháng 12 năm đinh mùi (cuối 1127, qua đầu 1128).  Đây là triều vua lâu dài 
nhất trong lịch sử Việt Nam (55 năm).  Dưới triều vua nầy đặc biệt nước ta có hai lần sao chổi xuất hiện 
vào các năm 1098 (mậu dần), 1106 (bính tuất), và hai lần động đất  năm 1098 (mậu dần), 1107 (đinh hợi).  
Cháu của Nhân Tông, tên Lý Dương Hóa, con của Sùng Hiền Hầu, được nhà vua lập làm thái tử năm 1117 
(đinh dậu), lên kế vị bác, tức Lý Thần Tông, lúc đó mới 13 tuổi (tuổi ta). 
 
CHÚ THÍCH : 
 
1. TT1, bản dịch, tr. 240. CM, bản dịch, tr. 255. 
2. TT1, bản dịch, tr. 240. 
3. Thiền sư Vạn Hạnh họ Nguyễn, không rõ tên là gì, người làng Cổ Pháp, xuất gia đi tu năm 20 tuổi, làu thông tam giáo (Phật, 

Khổng, Lão), được vua Lê Đại Hành hết sức tôn kính và mời hỏi ý kiến về các công việc trị nước, nên ông biết rất rõ tình 
hình nhà Tiền Lê, và ông liên hệ rộng rãi với các đại quan trong triều.  Thiền sư Vạn Hạnh là thầy dạy học Lý Công Uẩn.  
Ngay khi Lê Long Đĩnh còn sống, thiền sư Vạn Hạnh đã nghĩ đến việc chuẩn bị tương lai chính trị cho đệ tử của mình, nên 
hay rao giảng nhiều câu sấm ký để lôi cuốn nhân tâm, ví dụ như bài thơ sau đây:" Tật LÊ chìm biển bắc,/Cây LÝ  mọc trời 
nam./ Bốn phương tắt binh lửa,/ Tám cõi mừng bình an. "  Bài thơ nầy ngụ ý họ Lê sẽ bị hạ xuống, họ Lý lên cầm quyền, và 
đất nước sẽ được thanh bình.  Tương truyền rằng một hôm trời nổi mưa lớn, sét đánh một cây gạo làng Diên Uẩn, để lại vết 
hằn trên thân cây là một bài thơ khó hiểu:" Thụ căn diểu diểu,/ Mộc biểu thanh thanh./ Hòa đao mộc lạc,/ Thập bát tử 
thành..." Nghĩa là: "Rễ cây thăm thăm,/ Ngọn cây xanh xanh./ Hòa đao mộc ngã,/ Thập bát tử thành..."  Sư Vạn Hạnh giải 
thích cho Lý Công Uẩn rằng: " Ba chữ  hòa đao mộc nhập lại thành chữ  Lê, ba chữ  thập bát tử  nhập lại thành chữ  Lý, ý ám 
chỉ họ Lê đổ, họ Lý nổi lên..." Rồi Vạn Hạnh cổ võ Lý Công Uẩn: "...Suy đoán những lời sấm trong thời gian gần đây thì họ Lý 
chắc chắn khởi nghiệp lớn..." 

4. Chiếu dời đô, CM, bản dịch, tr. 259. 
5. TT1, bản dịch, tr. 242.  CM, bản dịch tr. 261.  Theo Đào Duy Anh (1904-1988), trong Đất nước Việt Nam qua các đời, chỉ có 

12 lộ được các sách xưa ghi nhận là: Thiên Trường (tương đương vùng Nam Định), Quốc Oai (tương đương vùng Hà Tây), 
Hải Đông (tương đương vùng Quảng Ninh), Kiến Xương (tương đương phủ Kiến Xương và một phần Thái Bình), Khoái lộ 
(tương đương vùng Hưng Yên), Hoàng Giang (một phần Kiến Xương), Long Hưng (tương đương một phần tỉnh Thái Bình), 
Bắc Giang, Trường Yên (Ninh Bình),  Hồng lộ (tương đương vùng Thượng và Hạ Hồng, Hải Dương), Thanh Hóa,  Diễn Châu 
(tương đương miền bắc tỉnh Nghệ An).  Còn lại 12 lộ kia không được biết tên. (Đào Duy Anh, Đất nước Việt Nam qua các đời, 
Nxb. Thuận Hóa, Huế, in lần thứ nhì, 1997, tr. 118.) 

6. Kinh Tam tạng hay Đại tạng kinh gồm Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng. 
7. Tên và tước vị của Dực Thắng Vương, Vũ Đức Vương, và Đông Chinh Vương, theo Trần Trọng Kim, VNSL tr. 118. Về tên 

viên tù trưởng Vị Long là Hà Án Tuấn theo TT1, bản dịch tr. 244, nhưng theo CM, bản dịch, tr. 264, viên tù trưởng nầy tên là 
Trắc Tuấn. 

8. Sau khi Cao Biền đánh đuổi quân Nam Chiếu, lấy lại Giao Châu vào năm 866 (bính tuất), nhà Đường đặt Tĩnh Hải quân 
(quân là một đơn vị quân sự) ở Giao Châu, và đặt Cao Biền làm Tiết độ sứ.  Từ đó, người đứng đầu Giao Châu thường được 
giao kiêm luôn chức vụ nầy.  

9. TT1, bản dịch, tr. 251. CM, bản dịch, tr. 273. 
10. Bộ hình thư nầy gồm 3 quyển, nay đã thất truyền. 
11. Hoàng nam: thời nhà Lý, những người đàn ông đến 18 tuổi ghi tên vào sổ bìa vàng (hoàng sách), và những người nầy gọi là 

hoàng nam. 
12. Thập ác: mười tội ác: 1) âm mưu phản quốc, 2) âm mưu làm việc đại nghịch (giết vua, giết cha), 3) âm mưu phản bội, 4) hung 

ác bạo nghịch, 5) bất đạo đức, 6) đại bất kính, 7) bất hiếu với cha mẹ, 8) không hòa thuận với anh em, 9) bất nghĩa, 10) loạn 
luân. 

13. Lý Thái Tông nằm mơ thấy Phật Quan Âm ngồi trên tòa sen, dắt nhà vua cùng lên, nên vua sai lập một cột đá, trên làm một 
chùa nhỏ như hoa sen, ở kinh đô Thăng Long, dân chúng gọi nôm na là chùa Một Cột. 

14. Mũ nầy xuất hiện vào giữa đời nhà Đường (618-907) bên Trung Hoa. 
15. CM, bản dịch, tt. 302-303. 
16. Chu Công: Tên là Đán, con của Văn Vương (1186-1135), em của Võ Vương (1134-1116).  Võ Vương là người sáng lập ra 

nhà Chu (1134-221 TCN).  Khi Võ Vương mất, Chu Công phò con Võ Vương tên là Tụng mới 13 tuổi lên ngôi tức Thành 
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Vương.  Chu Công trông coi việc nước, giúp Thành Vương đến tuổi trưởng thành.  Chu Công chế lễ nhạc về quan hôn tang tế, 
còn lưu truyền đến ngày nay, và tiếp theo vua cha là Văn Vương soạn kinh Dịch.   
Khổng Tư û (551-478 TCN):  Đại hiền triết Trung Hoa, xây dựng và phát triển Nho giáo, người nuớc Lỗ (Sơn Đông, Trung 
Hoa ngày nay), thời nhà Chu, tên là Khâu (còn đọc là Khưu), con của Thúc Lương Ngột và Nhan thị.  Khoảng gần 30 tuổi, 
Khổng Khâu đến kinh đô Lạc Ấp của nhà Chu, vào nhà Minh Đường do Chu Công lập ra, học tập và nghiên cứu.  Khi về lại 
nước Lỗ, Khổng Khâu làm quan một thời gian, nhưng không được trọng dụng, nên bỏ đi chu du khắp nơi, truyền bá sở học 
của mình, đến năm 68 tuổi trở về nước Lỗ, dạy học trò, san định lại kinh Thi, Thơ, Lễ Nhạc, phê bình kinh Dịch, và viết kinh 
Xuân Thu.  
Tứ phối: bốn hiền triết Nho giáo được phối hưởng trong khi cúng tế: Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử (372-289 TCN). 

17. CM, bản dịch, tr. 300.  
18. Dohamide và Dorohiem, Dân tộc Chàm lược sử, Sài Gòn 1965, tt. 54-55.  
19. Tương truyền rằng khi cầm quân qua Chiêm Thành, Lý Thánh Tông không thắng lợi nên rút quân về.  Giữa đường, nhà vua 

nghe tin ở triều đình bà nguyên phi Ỷ Lan giúp việc nội trị, lòng dân vui vẻ, nên ông tự thẹn rằng người đàn bà còn làm nên 
việc huống gì là một đấng thiên tử như ông, nên ông quay binh tiếp tục công phá Chiêm Thành. 

20. Theo các tác giả E. O. Reischauer và J. K. Fairbank trong sách East Asia: The Great Tradition, vào đầu thế kỷ thứ 11, người 
Trung Hoa học được cách trồng lúa Chiêm của người Chiêm Thành, nhờ đó sản lượng lúa gạo tăng gấp hai từ thế kỷ 11 qua 
thế kỷ 12.  Trung Hoa học được, có nghĩa là nước ta cũng học được vì lúa Chiêm phải đi từ Chiêm Thành, qua nước Đại Việt, 
rồi mới lên Trung Hoa. (Edwin O. Reischauer, John K Fairbank, East Asia: The Great Tradition, Houghton Mifflin Company, 
Boston, 1960, tr. 212.) 

21. Về việc bà Ỷ Lan chiếm quyền, các bộ sử cũ chép rằng bà Ỷ Lan nói với Nhân Tông: "Mẹ đây khó nhọc mới có ngày nay, bây 
giờ để cho người khác ngồi hưởng phú quý, thì đật mẹ vào địa vị nào?"  Nhà vua liền bắt Dương hoàng thái hậu giam và ép 
phải chết. (CM, bản dịch, tr. 307.)  Thật ra, một chú bé mới 7 tuổi thì chẳng biết làm gì.  Đây là cuộc tranh chấp giữa hai ba 
hoàng, và Ỷ Lan thái phi đã tổ chức lật đổ bà Dương hoàng thái hậu, có thể với sự tiếp tay của giám quan Lý Thường Kiệt, vì 
sau vụ thay đổi nầy, Lý Đạo Thành bị thất sủng, đổi đi Nghệ An, còn Lý Thường Kiệt trở thành quan đầu triều. 

22. Nguyễn Khắc Ngữ, Mỹ thuật cổ truyền Việt Nam, Tủ sách nghiên cứu Sử Địa, Montréal, 1981, tr. 97. 
23. Cửu kinh của Nho giáo gồm có tứ thư (Đại học, Trung dung, Luận ngữ, Mạnh tử), và ngũ kinh (Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Xuân thu) 
24. TT1, bản dịch tr. 283.  CM, bản dịch, tt. 308, 323. 
25. Mạc Hiển Tích là ông tổ xa của Mạc Đỉnh Chi và sau dó nữa là Mạc Đăng Dung (Mạc Thái Tổ, trị vì 1527-1530) 
26. TT1, bản dịch tr. 278.  CM, bản dịch tr. 311.  
27. Theo lời chú của các soạn giả bộ Cương mục, sông Như Nguyệt ở xã Như Nguyệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (bản dịch 

tr. 212); sông Phú Lương là sông Hồng ở khúc chảy qua Hà Nội (bản dịch tr. 262). 
28. Khi Đào Nguyên đi sứ, đem theo 5 thớt voi đã thuần thục tặng cho nhà Tống, nên lúc đó, người Hoa có câu: "Nhân tham Giao 

Chỉ tượng, khước thất Quảng Nguyên kim" (vì tham voi Giao Chỉ mà từ bỏ đất Quảng Nguyên). 
29. Jaya Indravarman II lên làm vua Chiêm Thành năm 1080, bị người chú tiếm quyền tức vua Paramabodhisattva, cho đến năm 

1086 Indravarman II mới lấy lại quyền hành, và trị vì cho đến khi từ trần năm 1113. (Dohamide, Dorohiem, sđd. tt 57-58.) 
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